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TOM TAT

Qua nghién ctru anh hwéng cia hai loai thire &n nhan tao thirc an méo va thirc an ché téi mot sé
dac diém hinh thai va sinh hoc ctia bo duéi kim den Euborellia annulata (Fab.) cho thay kich thwéc
cac pha phat duc cta bo du6i kim den khéng bi anh hwéng béi 2 loai thirc an. Tuy nhién bo dudi kim
den dwoc nu0| béng thirc an ché cé vong d&i ngan hon, s6 Iu’o’ng trirng dé nhiéu hon va kha nang
phat trién quan thé cao hon so véi nhém bo dudi kim dworc nudi bang thire an méo. Cu thé vong doi,
s6 lwong trivng dé, sb lwong ca thé sinh ra tir 6 trwdng thanh cai va 2 trwdng thanh dwc ban dau sau
60 ngay ctia nhém bo dudi kim den nuéi bing thirc &n ché twong (rng la: 56,07 * 1,95 ngay, 387,55
18,48 qua, 1119,33 * 47,00 con va nhém nuobi béng thirc an méo twong rng la: 72,22 * 0,95 ngay,
273,40 £ 10,91 qua, 624,00 + 36,04 con.

Tir khoa: Bo dudi kim den Euborellia annulata (Fabricius).

SUMMARY

This study was conducted to determine the effect of two artificial feeds on size and biological
characteristics of earwig Euborellia annulata (Fab.). The result showed that the size of all stages of
earwig E. annulata were not effect by the feeds used. However, the earwig E. annulata that were fed by
dog’s food had shorter life cycle, higher number of egg laid per female and faster population growth
than the ones were fed by cat’s feed. The life cycle, number of egg laid per female, number of egg,
larva and adult produced from initial 6 females and 2 males adult after 60 days fed by dog’s feed were
56.07+1.95 days, 387.55 * 18.48 eggs, 1119.33 * 47.00 individuals, respectively, while those fed with
cat’s feed were 72.22 * 0.95 days, 273.40£10.91 eggs, 624.00 * 36.04 individuals.

Key words: Earwig Euborellia annulata (Fabricius).

1. DAT VAN DE

Sau duc than ngd Ostrinia furnacalis
(Guenée) 1a mot trong nhiing loai sdu hai
chinh trén ngo tai cac ving trong ngéd trén ca
nudc. Tai Gia Lam, Ha No6i sdu duc than ngd
gdy hai trén ca 3 giohg ngd trong phéd bién 1a
ngd nép, Bioseed 9861 va LVN.10, trong giai
doan tham rau chin siia dén chin sap mat do
sdu duc than ngd trén ngd nép dat tux 31,2 -
32,4 con/10 cay véi ty 1& hai lén téi 96%, dan
dén ning suat bi gidm sut (Péng Thi Dung,
2003). Sau duc than gay hai ngd chu yéu 6

giai doan cAy ngd bit dau tré cd cho dén khi
thu hoach lam cho ciy suy yéu, cdi coc, hat
lép khién néng suat giam.

Bién phap phong chéng sau hai ngd hién
nay chu yéu dua vao cac loai thuéc héa hoc.
Tuy nhién bién phap nay bdc 16 rat nhiéu
nhuge diém nhu: lam 6 nhifm méi truong,
tén du thudc bao vé thuc vat trong san phim
cao va dé lam sdu khang thudc. Mot trong
cac bién phap phong tri sdu duc than ngo co
trién vong va dang duge mot s6 nude 4p dung
1a st dung cac loai bo dudi kim bat mdi nhu
loai bo duobi kim den Euborellia annulata, 1a
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mét trong nhitng loai bit mdi hiéu qua déi
v6i duc than ngé (Senguttuvan va Danakodi,
1997), ngoai ra chung vita c6 thé tiéu diét
dugc cac loai sdu hai ngé khac nhu rép ngo,
sdu cdn 14 ngd, nhén nhd hai ngd
(Situmorang va Gabriel, 1988).

Tai Viét Nam da c6 mot s6 nghién ctiu
vé bo dudi kim va Gng dung ching trong
phong trit sdu hai nhu nhin nudi va st dung
bo duéi kim Chelisoches spp. phong tru bo
canh ciing hai dia (Nguyén Thi Thu Cic va
cs., 2010) hay st dung bo dudi kim Euborellia
annulipes trong phong chéng sidu to va sau
khoang hai rau ho hoa thap tu (Bui Xuén
Phong va Truong Xuédn Lam, 2010). Tuy
nhién chua c6 mot nghién ctiu ddy da nao vé
thanh phan bo du6i kim trén ruéng ngo ciing
nhu di sdu nghién ciu phuong phap nhin
nuéi bo duéi kim den Euborellia annulata
nham st dung ching trong phong chéng sau
duc than ngd. Nghién cu nay dugc tién
hanh nhim danh gia anh hudng cta hai loai
thiic 4n nhan tao la thic 4n méo va thic an
ch6 t6i kich thude va mot s6 dic diém sinh
vat hoc bo dudi kim den E. annulata nham
tim ra loai thiic &n thich hgp nhat cho viée
nhan nuéi hang loat loai bo duéi kim nay.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. D6i tugng va vat liéu nghién ctiu
2.1.1. Dé6i tuong nghién ciu

Bo du6i kim den Euborellia annulata
(Fabricius).

2.1.2. Vit liéu nghién ciu

Thtc #n méo Whiskas c6 thanh phan
gbm ngii céc nguyén hat (ngd, gao), bot ngd;
gia cAm va phu phim tit gia cAm; ca bién,
men kho, bot dau nanh, chat béo tit co, dau
dau nanh, mubi iot, bdt mi, taurine, vitamin
cac loai (A, E, B1l, B6, B2, B12, choline,
niacin, axit folic), mau thuc phadm, chit bao
quan, huong liéu.

Thic an ché Pedigree (thtc én cho ché
con) c6 thanh phan gém ngii cdc nguyén hat
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(ngd, gao), bot ngi cde, cac san pham ti rau
qua va dam cac loai; thit va cac chat chiét
xudt tir thit bao gém (thit bo, cac san phdm
ti thit gia cAm, c4, gan), bdt triing va cac
san phdm stia; ddu thuc vAt; mubi iot,
vitamin va cic khoang chat (A, B1, B2, B6,
B12, D, E, choline, axit folic, niacin, canxi,
sunphat kém, ferrous gluconate (sit); mau
thuc pham, chat bao quan.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

2.2.1. Xdac dinh dnh hudng cia 2 loai thicc
dn t6i ddc diém sinh hoc, hinh thdi bo
dudéi kim

Thu bét bo dudi kim non va trudng thanh

ti ngoai rudng ngd tai Duong Quang, Gia
Lam, Ha No6i mang vé nudi trong hop nudi
sau bang thic 4n méo cho téi trudng thanh &
diéu kién phong thi nghiém. Bo duéi kim cai
da dugc giao phoéi thi cho vao hop nudi sau véi
mot 16p dat pha cat day 4 cm (3 @4t : 1 cat) dé
dé tring. Cac 6 tring dé trong cing mét ngay
dugc tach ra dé theo doi ti€p; khi triing nd ra
bo dudi kim non duge chuyén sang cac hop
riéng biét c6 danh s6 va nudi bang thiic &n ché
va thtic 4&n méo dén khi héa trudng thanh.
Thi nghiém dugc tién hanh trong diéu kién
phong thi nghiém va dugc theo dai 2 1an/ngay
v6i cac thoi diém xac dinh. T quan sat thi
nghiém ghi chép thoi gian phat duc cac pha,
kich thudc cac pha (duc, cai), thoi gian tién dé
tring, thoi gian dé tring, so tring dé, thoi
gian sOng cua trudng thanh duc, cai.

2.2.2. Xdc dinh anh hudng cua 2 logi thite dn
nhan tao dén khd ndng phdt trién quin
thé bo duéi kim

Cho 6 trudng thanh cai va 2 trudng
thanh dyc bo duo6i kim vao hop nhua (kich

thude 25x17x 9 cm) c6 chtia 4 cm dat pha cat (3

dat:1 cat), gitt hop ¢ d6 4m 70-80% tai diéu

kién nhiét d6 phong. Bo du6i kim trong céng
thiic tht 1 dude nudi bang thiic &n méo va cong
thtic tht 2 nudi bang thic an ché, mdi cong
thiic 1ap lai 3 lan. Thic an dugc thay hang
ngay. Sau 60 ngay, dém sd luong cac pha
phat duc bo duoi kim ¢ mội hop. Hộ s6 nhan
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quén thé duge tinh dua trén tong s§ ca thé
bo dudi kim thu dude (khong ké tring) sau
60 ngay chia cho tong s ca thé tha ban dau.

S6 liéu nghién ctiu dugde xt ly théng ké
va so sanh su sai khac (ANOVA) bing phan
mém Excel va IRRISTAT 5.0.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Pac diém hinh thai ctia bo duéi kim

den E. annulata

Bo duéi kim E. annulata 1a loai c6 bién
thai khong hoan toan trai qua 3 pha phat
trién trtng, bo duéi kim non va trudng
thanh (Hinh 1). Bo dudi kim non c6 4 tudi,
két qua nay phu hop véi két qua cta Javier
va cs. (1987) va it hon 1 tudi so véi nghién
ctiu cua Nurnina Nonci (2005).

e Pha triung

Trng hinh bau duc tron hai diu; chiéu
dai 1,00 - 1,50 mm, trung binh la 1,25 + 0,05
mm; chiéu réng 0,5 - 0,9 mm, trung binh 1
0,72 + 0,06 mm. Triing méi dé c6 mau trang
sita sau d6 chuyén dan sang mau tring duc,
khi sdp nd c6 chdm den ¢ gitia va tring
chuyén sang mau vang nhat. Cac qua tring
sau khi dé dugc két dinh v6i nhau thanh &
nho chat nhay dudc tiét ra tit bo duoi kim cai.

e Pha du trung

Au trung cta bo dusi kim bao gdm 4
tudi, trai qua 3 1an 16t xac. Hinh dang cta &u
trung gin gidng hinh dang cta trudng thanh
nhung ¢6 khac nhau 6 méot s§ dic diém nhu:
kich thudc co thé, s lugng dét rau dau, mau

séc co thé. Co thé bo dudi kim non thon dai
c6 mau den sdm, chan c6 mau vang nhat véi
cac khoang mau nau, giiia cac dét bung cé
khoang tring, rau dau hinh sgi chi, mot s6
dot gan cudi roi rau c6 mau tring, s6 lugng
dot tring thay d6i theo tudi cta &u trung.
Phia cuéi bung c6 1 déi ngong kim, d6 cong
ctia ngong kim 14 mot trong cac dic diém xac
dinh gidi tinh ctia bo dudi kim.

Au trung tudi 1 lic méi nd c6 mau tréng,
sau 3 - 3,5 gio thi chuyén din sang mau niu
den. Rau dau c6 7 ddt, trén rau dau chua xuit
hién dot trang, trén méi d6t rau cé cac long
nhd. Co thé thon dai, bung c¢6 10 d6t. Gan cudi
tudi 1, co thé bo dudi kim gian ra chuén bi cho
qué trinh 16t xac chuyén tudi. Au tring tudi 1
duge nuoi bang thic 4n méo va thic &n ché co
kich thuéc tuong tu nhau véi chiéu dai trung
binh tuong tng la 3,897 + 0,26 mm va 4,03 +
0,27 mm; chiéu rong tuong ting 1a 0,68 + 0,05
mm va 0,74 + 0,05 mm.

Au trang tudi 2 sau khi 16t x4c cd thé ciing
¢6 mau trang nhung duc hon so vội ldc mội nd,
sau chuyộn dan sang mau nau den. Phan dột
bung cudi c6 noi vội phan dudi kim c6 mau
dam hon tudi 1. Rau d4u soi chi ¢6 10 d6t, dot
rau tha 9 c¢6 mau tring. Au trung tudi 2 dude
nudi bang thtc an ché c¢6 kich thuée hoi 16n
hon thiic &n méo véi chiéu dai tuong tng 5,99
+ 0,31 mm va 5,86 + 0,29 mm, chiéu rong
tuong ting 1,35 + 0,056 mm va 1,23 + 0,06 mm,
tuy nhién khéng cé su sai khac vé kich thuéc
khi so sanh théng ké § mic xac sudt 95%.
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Hinh 1. Cac pha phat duc cta bo dudi kim den E.annulata
T1-4: Bo dudi kim non tudi 1-4; TT: Bo dudi kim truwéng thanh
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Au trung tudi 3 dugc nudi bang thic &n
meéo c6 chiéu dai trung binh 8,76 = 0,21 mm,
chiéu rong 1,23 + 0,05 mm va nudi bang thic
dn ché c¢6 kich thuée trung binh 8,81 + 0,25
mm, chiéu rong trung binh 1,39 + 0,05 mm.
Lic méi 16t x4c, co thé c6 mau tring sau
chuyén dan sang mau den. Rau dau c6 13
d6t tang thém 3 dét so véi tudi 2, dét thd 10
va 11 ¢6 mau trang.

Au tring tudi 4 kich thuéc co thé ting
nhanh hon so véi cac tudi trude. Au trung dudc
nudi bing thiic An méo va thic an ché c6 kich
thude tuong tu nhau (sai khac khéng c6 y
nghia théng ké) véi chiéu dai trung binh 11,75
+ 0,39 mm, chiéu rong trung binh 1,83 + 0,06
mm khi nudi béng thtic &n méo va chiéu dai
11,55 + 0,48 mm, chiéu réng 1,98 + 0,05 mm
khi nudi bang thiic an ché. Lic méi 16t xac, co
thé &u tring c¢6 mau tring sau chuyén dan
sang mau den. Co thé da dan hoan thién, rau
dau c6 14 d6t, dot thi 11 va 12 ¢6 mau trang.

e Pha trudng thanh

Khi méi hoéa trudng thanh, co thé c6 mau
tridng vé sau chuyén sang mau den. Kich
thudc con cai ca vé chiéu dai 1an chiéu rong
déu 16n hon con duc. Kich thuéc con cai dugc

nudi bang thiic an méo c6 chiéu dai trung
binh 12,15 + 0,45 mm va chiéu réng trung
binh 2,06 + 0,06 mm, kich thudc nay tucng
duong véi con cai dude nudi bing thiic 4n cho
v6i kich thuée trung binh chiéu dai va chiéu
rong lan lugt 1a 12,37 + 0,36 mm va 2,07 +
0,06 mm. Bo dudi kim duc duge nudi bing
thtic &n méo c6 kich thuéc nhé hon chiéu dai
chi dat trung binh 11,11 + 0,27 mm; chiéu
rong dat trung binh 1,96 + 0,05 mm. Kich
thuéc con duc dude nudi bing thic &n ché
ciing khong c6 su thay d6i nhiéu, chiéu dai
trung binh 11,45 + 0,24 mm; chiéu rong trung
binh dat 1,99 + 0,06 mm. Trudng thanh chan
c6 mau nhat hon, van nhin rd cac khoang
mau nau trén chan, chan dai va mong.
Truéng thanh c6 16 dot rau, dét tha 12 va 13
c6 mau trang. Kim cta trudng thanh duc cong
hon, ngdn hon va to khoée hon con céi. Con cai
¢6 kim thon dai. Con duc c6 10 dét bung, con
con cai c6 8 d6t bung, dot bung thit 8 cua con
cai bién d6i thanh gong kim.

Viéc nudi bang hai loai thtic 4n ché va
thiic 4&n méo khong cho thiy c6 su khac biét
vé kich thuéc 6 cac pha phat duc cta bo dudi
kim den E.annulata (Bang 1).

Bang 1. Kich thudc (mm) cac pha phat duc cua bo duéi kim den E. annulata
nuoi bang thitc an méo va thic an ché

. Thirc an méo Thirc an chd
Pha chi T8 T8 T8 T8 LSDogs
phat duc tieu thidu da Trungbinh£SD s da Trung binh + SD
Trirng Dai 1,0 1,5 1,25+0,06 - - - -
Rong 0,5 0,9 0,72+0,05 - - - -
Tudi 1 Dai 2,0 5,0 3,9010,26a 2,0 5,0 4,03+0,27a 0,367
Rong 0,4 0,95 0,68+0,05a 0,5 1,0 0,74%0,05a 0,726
Tudi 2 Dai 4,8 7,9 5,86+0,30a 5,0 8,0 6,00+0,31a 0,419
Roéng 1,0 1,5 1,23+0,06a 1,2 1,7 1,36+0,06a 0,808
Tudi 3 Dai 7,6 9,6 8,76+0,21a 7,7 9,6 8,81+0,25a 0,315
Rong 1.1 1,6 1,23+0,05a 1,3 1,9 1,391£0,05a 0,695
Tudi 4 Dai 9,6 13,0 11,75+0,39a 9,7 13,5 11,55+0,48a 0,605
Rong 1,6 2,0 1,83+0,06a 1,8 2,2 1,98+0,05a 0,748
Trwdng Dai 10,0 12,5 11,11+0,27a 10,2 12,8 11,45+0,24a 0,353
thanh duc Roéng 1,8 2,2 1,96+0,05a 1,8 2,4 1,99+0,06a 0,703
Trwéng Dai 10,2 14,0 12,15+0,45a 10,2 14 12,37+0,36a 0,569
thanh cai Rong 1,8 2,3 2,06+0,06a 1,8 2,3 2,07+0,06a 0,803

Ghi chii: SD: dg 1éch chudn; frong ciing mot hang nht?ng $6 ¢6 cing chitsé a, b, c... khdc nhau khéng co
y nghia 0 murc xdc suat 95%,; Thi nghiém tién hanh tai nhiét do 24,83 + 0,860C, do am 77,67+1,6%,
56 cd thé theo doin = 31.
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3.2. Anh huéng cta 2 loai thiic &n t6i vong
ddi ctia bo duéi kim den E.annulata
Két qua nudi sinh hoc ctia bo dudi kim
den E.annulata trong phong thi nghiém
béng 2 loai thiic an: thitc 4n ché va thic 4n
meéo (Bang 2) cho thdy, thoi gian phat duc
cac pha va vong ddi ciia bo dudi kim den kha
dai. Trong cac tudi 4u trung thi du trung
tudi 2 c6 thoi gian phat trién dai nhat va
ngin nhat 1a 4u trang tudi 3. Viéc nudi bang
hai loai thtc 4n ché va thic &n méo da cb
anh hudng ré rét t6i hau hét thoi gian phat
duc ctia cac pha (tri 4u tring tudi 4) va vong
doi cta bo dudi kim den. Bo dudi kim den
dude nudi bing thdc an ché c6 vong doi
56,07+1,95 ngay ngin hon ré rét so véi khi
nuo6i bang thic an méo 72,22 + 0,95 ngay.
Thai gian phat duc cac pha bo dudi kim den

trong thi nghiém nay dai hon két qua nghién
cttu cia Nurnina Nonci (2005), khi nuéi
trong diéu kién nhiét do cao hon 6 27,9 -
30,3°C, d6 4m 76,7 - 92,3%.

3.3. Anh huéng ctia 2 loai thitc &n t6i kha
nang dé tring ctia bo dudi kim den
E.annulata
DPé chon lua ra loai thtic an thich hop

nhat cho viéc nhan nudi bo dudi kim den, s6

lugng triing dé cua bo dudi kim cai duge xac
dinh khi dugc nudéi bing hai loai thiic an
khac nhau. Qua quan sat cho thay, ¢ loai bo
dudi kim den E.annulata trudng thanh cai
sau khi dé tring c6 tap tinh &p va bao vé §
triing, sau khi 8 tring nd bo dudi kim cai
mdéi tiép tuc dé, chinh vi vay mét trudng
thanh cai thuong dé mot sd lan trong thoi
gian sdng cua chung (Bang 3).

Bang 2. Thai gian phat duc (ngay) cua bo dudi kim den E.annulata
nuobi bang thic an méo va thic an cho

Cac pha Th&rc &n meo Thirc an cho LSD

phat duc Téithiéu  Tbida Trungbinh+SD  Téithidu  Téida Trung binh + SD 008
Tring 13 14 13,55+0,50 13 14 13,5540,50
Tudi 1 11 15 11,94%0,84 a 9 12 10,67£1,13 b 0,39
Tubi 2 10 15 12,40+1,16 a 10 14 11,72¢1,47 b 0,50
Tubi 3 7 12 9,39+1,16 a 6 11 7,86£1,62b 0,54
Tudi 4 9 14 11,39+1,16 a 9 14 10,90£1,59 a 0,53
Tién dé triing 10 18 13,60£1,85 a 13 18 14,90£1,59 b 0,69
Vong doi 60 88 72,224592 a 47 69 56,0746,27 b 2,19

Ghi chu: SD: dé léch cﬁucfn,‘ trong cing mot hang nhiing $6 ¢o ciing chitsé a, b, c... khdc nhau khong cd y nghia
o murc xdc suat 95%,; Thi nghiém tién hanh tai nhiét do 24,83:|:0,860C, do am 77,67+1,60%;, so ca thé

theo doin = 50.

Bang 3. S6 lugng tritng dé (qua/lan/con cai) cia bo duéi kim den E.annulata
nuoi bang thitc an méo va thic an ché

Thirc an meo

Thirc an cho

Lan de Téithidu  Toéida  Trungbinh+SD  Téithidu Tdida  Trung binh £ SD LSDoos
Lan 1 22 50 35,15:8,580 32 55 41,3515,98a 473
Lan 2 34 46 37,80+2,82b 25 60 46,85:9,93a 4,67
Lan 3 36 46 41,60+2,89b 51 62 58,10+2,97a 1,88
Lan 4 35 43 39,35+2,56b 54 64 58,40+2,26a 1,54
Lan 5 35 44 38,85+2,54b 54 64 58,70+2,49a 1,61
Lan 6 36 47 40,80+3,07b 56 67 61,80+2,50a 1,79
Lan 7 36 45 39,85+2,60b 54 68 62,35:3,01a 1,80
Téng cong 254 292 273,40+10,91b 357 411 387,55+18,48a 9,71

Ghi chu: SD: dé léch cﬁucfn; trong ciing mot hang nhiing $6 ¢0 ciing chit 56 a, b, c... khac nhau khong cd y nghia
¢ mure xac suat 95%,; Thi nghiém tién hanh tai nhiét do 24,83i0,860C, do am 77,67+1,60%, So luong cda

thé theo déi n = 20.
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Bang 4. S6 luong ca thé cac pha bo duéi kim den E.annulata
thu dugce sau 60 ngay nuoéi bang thic an chd, thitc an meéo

Cac pha phat duc

Sé lwong sau 2 thang

An thirc &n cho

An thtrc &n méo

Trirng (qua)
Tubi 1 (con)
Tuéi 2 (con)
Tubi 3 (con)
Tubi 4 (con)

Trwéng thanh (con)

Téng s6 (khong ké tring) (con)

Hé sb nhan (1an)

110,00+11,14 52,67+6,51
219,67+13,50 184,33+8,02

279,33£6,03 165,00+8,00
351,67+14,57 133,67+6,66

248,33+£13,32 125,33+11,50

20,33x2,52 15,67+2,08
1119,33+47,00 624,00+£36,04

139,92 78,00

Ghi chii: S6 lwong tha ban ddu 6 truong thanh cdi va 2 trung thanh dyc; thi nghiém tién hanh tai
diéu kién nhiét @ 29,61+0,68°C, dp am 76,78+1,29%

Bo dudi kim cai dé tong cong 7 lan, s6
lugng trting dé thap nhat 6 1an 1 véi cong
thiic thtc an cho ché 1a 41,35 + 5,98 qua va
thiic 4n meéo la 35,15 + 8,58 qua, sau dé
lugng triing dé tang dan trong ca hai cong
thtc, lugng trting dé cao nhat trong cac lan
dé & cong thtc thtc an ché 1a 6 1an 7 véi
62,35 + 3,01 qua va caAm méo la ¢ 1an 3 vội
41,60 * 2,89 qua. Trong tit ca cac lan dé, s6
lugng triing ctia bo dudi kim cai dude nudi bang
thtc an ché déu dé nhiéu hon rd rét so véi bo
dudi kim cai duge nudi bang théc dn meo,
tong s6 tring trung binh cta bo dudi kim
nudi bang thiic an ché 1a 387,55 +18,48 qua
cao hon rd rét so v6i nudi bang thiic &n meéo
273,40 + 10,91 qua.

3.4. Anh huéng ctia hai loai thiic &n nhan
tao dén kha nang phat trién quan thé
bo duéi kim den E.annulata

Qua bang 4 cho thay, loai bo dudi kim
den E.annulata c6 kha ning nhan rat nhanh
quén thé véi hé s6 nhan khi nubdi bang thic
an ché 1a 139,92 1an cao hon rd rét so véi
nudi bang thdc dn meéo véi 78,00 lan. S&
lugng tring va ca thé § tdt ca cac pha 6 cong
thtic 4n thic an ché déu cao hon so véi cong
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thic 4n thiic &n meéo, tdng s6 lugng ca thé bo
dudi kim den & cac pha (tri triing) nudi bang
thtc an ché va meéo lan lugt 1a 1119,33 +
47,00 con va 624,00 £ 36,04 con.

4. KET LUAN

e Kich thudc cac pha phat duc cta bo
dudi kim den E.annulata duge nuodi bang thic
4n meéo va thiic 4n ch6 khong c6 su sai khac
rd rét. Kich thuée cac pha tring, tudi 1, tudi
2, tudi 3, tubi 4, trudng thanh duc va trudng
thanh cai nudi bing thiic an méo tuong tng
la 1,25 + 0,16 mm, 3,897 + 0,72 mm, 5,86 +
0,81 mm, 8,76 + 0,56 mm, 11,75 + 1,06 mm,
11,11 £ 0,72 mm, 12,15 + 1,23 mm. V61 thic
an cho, kich thudc cac pha tudi 1, tudi 2, tudi
3, tudi 4, trudng thanh duc va trudng thanh
cai lan lugt 1a 4,03 + 0,73 mm, 5,997 + 0,84
mm, 8,81 + 0,67 mm, 11,55+ 1,30 mm, 11,45
+ 0,66 mm, 12,37+ 0,99 mm.

e T4t ca cac pha phat duc ctia bo dudi
kim den E.annulata trong cong thic thic an
cho chộ cÂ6 thoi gian phat triộn ngộn hon rd
rét so v6i thiic &n méo. Vong doi ctia ching
khi nu6i bang thiic an ché 1a 56,07 + 6,27
ngay ngin hon khi nuéi bing thtc dn méo



Nguyén Pirc Tung, Nguyén Thanh Théo

v6l vong doi 72,22 + 5,92 ngay. Khi nudi
béng thiic an choé, bo dudi kim cai dé nhiéu
tring hon so v6i nuéi bang thtc an meéo, véi
tong s6 lugng tring trén con cai lan lugt 1a
387,55 + 18,48 qua va 273,40 + 10,91 qua.

e S6 luong ca thé bo dudi kim den
E.annulata thu dude sau 60 ngay & cong thic
an thtc an cho ché la 110,00 + 11,14 qua
tring va 1119,33 + 47,00 con cao hon hin
cong thiic nudi bang thic 4n meéo véi 52,67 +
6,51 qua va 624,00 + 36,04 con. Hé s6 nhan
cta bo dudi kim den khi nudi bang thic an
ché 1a 139,92 14n va thiic 4n meéo 1a 78,00 1an.
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC BỌ ĐUÔI KÌM ĐEN EUBORELLIA ANNULATA (FABRICIUS) (DERMAPTERA : ANISOLABIDIDAE) 


Influence of Two Artificial Feeds on Dimension and Major Biological characteristics 
of Earwig Euborellia annulata (Fabricius) (Dermaptera: Anisolabididae)


Nguyễn Đức Tùng1, Nguyễn Thanh Thảo2 
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TÓM TẮT


Qua nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân tạo thức ăn mèo và thức ăn chó tới một số đặc điểm hình thái và sinh học của bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fab.) cho thấy kích thước các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen không bị ảnh hưởng bới 2 loại thức ăn. Tuy nhiên bọ đuôi kìm đen được nuôi bằng thức ăn chó có vòng đời ngắn hơn, số lượng trứng đẻ nhiều hơn và khả năng phát triển quần thể cao hơn so với nhóm bọ đuôi kìm được nuôi bằng thức ăn mèo. Cụ thể vòng đời, số lượng trứng đẻ, số lượng cá thể sinh ra từ 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực ban đầu sau 60 ngày của nhóm bọ đuôi kìm đen nuôi bằng thức ăn chó tương ứng là: 56,07 ± 1,95 ngày, 387,55 ± 18,48 quả, 1119,33 ± 47,00 con và nhóm nuôi bằng thức ăn mèo tương ứng là: 72,22 ± 0,95 ngày, 273,40 ± 10,91 quả, 624,00 ± 36,04 con.

Từ khóa: Bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fabricius).

SUMMARY


This study was conducted to determine the effect of two artificial feeds on size and biological characteristics of earwig Euborellia annulata (Fab.). The result showed that the size of all stages of earwig E. annulata were not effect by the feeds used. However, the earwig E. annulata that were fed by dog’s food had shorter life cycle, higher number of egg laid per female and faster population growth  than the ones were fed by cat’s feed. The life cycle, number of egg laid per female, number of egg, larva and adult produced from initial 6 females and 2 males adult after 60 days fed by dog’s feed were 56.07±1.95 days, 387.55 ± 18.48 eggs, 1119.33 ± 47.00 individuals, respectively, while those fed with cat’s feed were 72.22 ± 0.95 days, 273.40±10.91 eggs, 624.00 ± 36.04 individuals.


Key words: Earwig Euborellia annulata (Fabricius).


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Sâu đục thân ngô Ostrinia furnacalis (Guenée) là một trong những loài sâu hại chính trên ngô tại các vùng trồng ngô trên cả nước. Tại Gia Lâm, Hà Nội sâu đục thân ngô gây hại trên cả 3 giống ngô trồng phổ biến là ngô nếp,  Bioseed 9861 và LVN.10, trong giai đoạn thâm râu chín sữa đến chín sáp mật độ sâu đục thân ngô trên ngô nếp đạt từ 31,2 - 32,4 con/10 cây với tỷ lệ hại lên tới 96%, dẫn đến năng suất bị giảm sút (Đặng Thị Dung, 2003). Sâu đục thân gây hại ngô chủ yếu ở giai đoạn cây ngô bắt đầu trổ cờ cho đến khi thu hoạch làm cho cây suy yếu, còi cọc, hạt lép khiến năng suất giảm. 


Biện pháp phòng chống sâu hại ngô hiện nay chủ yếu dựa vào các loại thuốc hóa học. Tuy nhiên biện pháp này bộc lộ rất nhiều nhược điểm như: làm ô nhiễm môi trường, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm cao và dễ làm sâu kháng thuốc. Một trong các biện pháp phòng trừ sâu đục thân ngô có triển vọng và đang được một số nước áp dụng là sử dụng các loài bọ đuôi kìm bắt mồi như loài bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata, là một trong những loài bắt mồi hiệu quả đối với đục thân ngô (Senguttuvan và Danakodi, 1997), ngoài ra chúng vừa có thể tiêu diệt được các loài sâu hại ngô khác như rệp ngô, sâu cắn lá ngô, nhện nhỏ hại ngô (Situmorang và Gabriel, 1988). 


Tại Việt Nam đã có một số nghiên cứu về bọ đuôi kìm và ứng dụng chúng trong phòng trừ sâu hại như nhân nuôi và sử dụng bọ đuôi kìm Chelisoches spp. phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa (Nguyễn Thị Thu Cúc và cs., 2010) hay sử dụng bọ đuôi kìm Euborellia annulipes trong phòng chống sâu tơ và sâu khoang hại rau họ hoa thập tự (Bùi Xuân Phong và Trương Xuân Lam, 2010). Tuy nhiên chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về thành phần bọ đuôi kìm trên ruộng ngô cũng như đi sâu nghiên cứu phương pháp nhân nuôi bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata nhằm sử dụng chúng trong phòng chống sâu đục thân ngô. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân tạo là thức ăn mèo và thức ăn chó tới kích thước và một số đặc điểm sinh vật học bọ đuôi kìm đen E. annulata nhằm tìm ra loại thức ăn thích hợp nhất cho việc nhân nuôi hàng loạt loài bọ đuôi kìm này.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu


2.1.1. Đối tượng nghiên cứu


Bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fabricius).


2.1.2. Vật liệu nghiên cứu


Thức ăn mèo Whiskas có thành phần gồm ngũ cốc nguyên hạt (ngô, gạo), bột ngô; gia cầm và phụ phẩm từ gia cầm; cá biển, men khô, bột đậu nành, chất béo từ cọ, dầu đậu nành, muối iot, bột mì, taurine, vitamin các loại (A, E, B1, B6, B2, B12, choline, niacin, axit folic), màu thực phẩm, chất bảo quản, hương liệu.


Thức ăn chó Pedigree (thức ăn cho chó con) có thành phần gồm ngũ cốc nguyên hạt (ngô, gạo), bột ngũ cốc, các sản phẩm từ rau quả và đạm các loại; thịt và các chất chiết xuất từ thịt bao gồm (thịt bò, các sản phẩm từ thịt gia cầm, cá, gan), bột trứng và các sản phẩm sữa; dầu thực vật; muối iot, vitamin và các khoáng chất (A, B1, B2, B6, B12, D, E, choline, axit folic, niacin, canxi, sunphat kẽm, ferrous gluconate (sắt); màu thực phẩm, chất bảo quản.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


2.2.1. Xác định ảnh hưởng của 2 loại thức
           ăn tới đặc điểm sinh học, hình thái bọ 
            đuôi kìm


Thu bắt bọ đuôi kìm non và trưởng thành từ ngoài ruộng ngô tại Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội mang về nuôi trong hộp nuôi sâu bằng thức ăn mèo cho tới trưởng thành ở điều kiện phòng thí nghiệm. Bọ đuôi kìm cái đã được giao phối thì cho vào hộp nuôi sâu với một lớp đất pha cát dày 4 cm (3 đất : 1 cát) để đẻ trứng. Các ổ trứng đẻ trong cùng một ngày được tách ra để theo dõi tiếp; khi trứng nở ra bọ đuôi kìm non được chuyển sang các hộp riêng biệt có đánh số và nuôi bằng thức ăn chó và thức ăn mèo đến khi hóa trưởng thành. Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm và được theo dõi 2 lần/ngày với các thời điểm xác định. Từ quan sát thí nghiệm ghi chép thời gian phát dục các pha, kích thước các pha (đực, cái), thời gian tiền đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, số trứng đẻ, thời gian sống của trưởng thành đực, cái.


2.2.2. Xác định ảnh hưởng của 2 loại thức ăn 
          nhân tạo đến khả năng phát triển quần 
          thể bọ đuôi kìm


Cho 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực bọ đuôi kìm vào hộp nhựa (kích thước 25(17( 9 cm) có chứa 4 cm đất pha cát (3 đất:1 cát), giữ hộp ở độ ẩm 70-80% tại điều kiện nhiệt độ phòng. Bọ đuôi kìm trong công thức thứ 1 được nuôi bằng thức ăn mèo và công thức thứ 2 nuôi bằng thức ăn chó, mỗi công thức lặp lại 3 lần. Thức ăn được thay hàng ngày. Sau 60 ngày, đếm số lượng các pha phát dục bọ đuôi kìm ở mỗi hộp. Hệ số nhân quần thể được tính dựa trên tổng số cá thể bọ đuôi kìm thu được (không kể trứng) sau 60 ngày chia cho tổng số cá thể thả ban đầu.


Số liệu nghiên cứu được xử lý thống kê và so sánh sự sai khác (ANOVA) bằng phần mềm Excel và IRRISTAT 5.0.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Đặc điểm hình thái của bọ đuôi kìm
       đen E. annulata

Bọ đuôi kìm E. annulata là loài có biến thái không hoàn toàn trải qua 3 pha phát triển trứng, bọ đuôi kìm non và trưởng thành (Hình 1). Bọ đuôi kìm non có 4 tuổi, kết quả này phù hợp với kết quả của Javier và cs. (1987) và ít hơn 1 tuổi so với nghiên cứu của Nurnina Nonci (2005).


( Pha trứng


Trứng hình bầu dục tròn hai đầu; chiều dài 1,00 - 1,50 mm, trung bình là 1,25 ( 0,05 mm; chiều rộng 0,5 - 0,9 mm, trung bình là 0,72 ( 0,06 mm. Trứng mới đẻ có màu trắng sữa sau đó chuyển dần sang màu trắng đục, khi sắp nở có chấm đen ở giữa và trứng chuyển sang màu vàng nhạt. Các quả trứng sau khi đẻ được kết dính với nhau thành ổ nhờ chất nhầy được tiết ra từ bọ đuôi kìm cái.    


( Pha ấu trùng


ấu trùng của bọ đuôi kìm bao gồm 4 tuổi, trải qua 3 lần lột xác. Hình dạng của ấu trùng gần giống hình dạng của trưởng thành nhưng có khác nhau ở một số đặc điểm như: kích thước cơ thể, số lượng đốt râu đầu, màu sắc cơ thể. Cơ thể bọ đuôi kìm non thon dài có màu đen sẫm, chân có màu vàng nhạt với các khoang màu nâu, giữa các đốt bụng có khoang trắng, râu đầu hình sợi chỉ, một số đốt gần cuối roi râu có mầu trắng, số lượng đốt trắng thay đổi theo tuổi của ấu trùng. Phía cuối bụng có 1 đôi ngọng kìm, độ cong của ngọng kìm là một trong các đặc điểm xác định giới tính của bọ đuôi kìm.


ấu trùng tuổi 1 lúc mới nở có màu trắng, sau 3 - 3,5 giờ thì chuyển dần sang màu nâu đen. Râu đầu có 7 đốt, trên râu đầu chưa xuất hiện đốt trắng, trên mỗi đốt râu có các lông nhỏ. Cơ thể thon dài, bụng có 10 đốt. Gần cuối tuổi 1, cơ thể bọ đuôi kìm giãn ra chuẩn bị cho quá trình lột xác chuyển tuổi. ấu trùng tuổi 1 được nuôi bằng thức ăn mèo và thức ăn chó có kích thước tương tự nhau với chiều dài trung bình tương ứng là 3,897 ( 0,26 mm và 4,03 ( 0,27 mm; chiều rộng tương ứng là 0,68 ( 0,05 mm và 0,74 ( 0,05 mm.

ấu trùng tuổi 2 sau khi lột xác cơ thể cũng có màu trắng nhưng đục hơn so với lúc mới nở, sau chuyển dần sang màu nâu đen. Phần đốt bụng cuối có nối với phần đuôi kìm có màu đậm hơn tuổi 1. Râu đầu sợi chỉ có 10 đốt, đốt râu thứ 9 có màu trắng. ấu trùng tuổi 2 được nuôi bằng thức ăn chó có kích thước hơi lớn hơn thức ăn mèo với chiều dài tương ứng 5,99 ( 0,31 mm và 5,86 ( 0,29 mm, chiều rộng tương ứng 1,35 ( 0,056 mm và 1,23 ( 0,06 mm, tuy nhiên không có sự sai khác về kích thước khi so sánh thống kê ở mức xác suất 95%.  
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Hình 1. Các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen E.annulata
T1-4: Bọ đuôi kìm non tuổi 1-4;    TT: Bọ đuôi kìm trưởng thành

ấu trùng tuổi 3 được nuôi bằng thức ăn mèo có chiều dài trung bình 8,76 ( 0,21 mm, chiều rộng 1,23 ( 0,05 mm và nuôi bằng thức ăn chó có kích thước trung bình 8,81 ( 0,25 mm, chiều rộng trung bình 1,39 ( 0,05 mm. Lúc mới lột xác, cơ thể có màu trắng sau chuyển dần sang màu đen. Râu đầu có 13 đốt tăng thêm 3 đốt so với tuổi 2, đốt thứ 10 và 11 có màu trắng.   


ấu trùng tuổi 4 kích thước cơ thể tăng nhanh hơn so với các tuổi trước. ấu trùng được nuôi bằng thức ăn mèo và thức ăn chó có kích thước tương tự nhau (sai khác không có ý nghĩa thống kê) với chiều dài trung bình 11,75 ( 0,39 mm, chiều rộng trung bình 1,83 ( 0,06 mm khi nuôi bằng thức ăn mèo và chiều dài 11,55 ( 0,48 mm, chiều rộng 1,98 ( 0,05 mm khi nuôi bằng thức ăn chó. Lúc mới lột xác, cơ thể ấu trùng có màu trắng sau chuyển dần sang màu đen. Cơ thể đã dần hoàn thiện, râu đầu có 14 đốt, đốt thứ 11 và 12 có màu trắng. 


( Pha trưởng thành


Khi mới hóa trưởng thành, cơ thể có màu trắng về sau chuyển sang màu đen. Kích thước con cái cả về chiều dài lẫn chiều rộng đều lớn hơn con đực. Kích thước con cái được nuôi bằng thức ăn mèo có chiều dài trung bình 12,15 ( 0,45 mm và chiều rộng trung bình 2,06 ( 0,06 mm, kích thước này tương đương với con cái được nuôi bằng thức ăn chó với kích thước trung bình chiều dài và chiều rộng lần lượt là 12,37 ( 0,36 mm và 2,07 ( 0,06 mm. Bọ đuôi kìm đực được nuôi bằng thức ăn mèo có kích thước nhỏ hơn chiều dài chỉ đạt trung bình 11,11 ( 0,27 mm; chiều rộng đạt trung bình 1,96 ( 0,05 mm. Kích thước con đực được nuôi bằng thức ăn chó cũng không có sự thay đổi nhiều, chiều dài trung bình 11,45 ( 0,24 mm; chiều rộng trung bình đạt 1,99 ( 0,06 mm. Trưởng thành chân có màu nhạt hơn, vẫn nhìn rõ các khoang màu nâu trên chân, chân dài và mỏng. Trưởng thành có 16 đốt râu, đốt thứ 12 và 13 có màu trắng. Kìm của trưởng thành đực cong hơn, ngắn hơn và to khỏe hơn con cái. Con cái có kìm thon dài. Con đực có 10 đốt bụng, còn con cái có 8 đốt bụng, đốt bụng thứ 8 của con cái biến đổi thành gọng kìm.


Việc nuôi bằng hai loại thức ăn chó và thức ăn mèo không cho thấy có sự khác biệt về kích thước ở các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen E.annulata (Bảng 1).

Bảng 1. Kích thước (mm) các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen E. annulata
nuôi bằng thức ăn mèo và thức ăn chó


		Pha
phát dục

		Chỉ tiêu

		Thức ăn mèo

		Thức ăn chó

		LSD0,05



		

		

		Tối


thiểu

		Tối


đa

		Trung bình ± SD

		Tối


thiểu

		Tối


đa

		Trung bình ± SD

		



		Trứng

		Dài

		1,0

		1,5

		1,25±0,06

		-

		-

		-

		-



		

		Rộng

		0,5

		0,9

		0,72±0,05

		-

		-

		-

		-



		Tuổi 1

		Dài

		2,0

		5,0

		3,90±0,26a

		2,0

		5,0

		4,03±0,27a

		0,367



		

		Rộng

		0,4

		0,95

		0,68±0,05a

		0,5

		1,0

		0,74±0,05a

		0,726



		Tuổi 2

		Dài

		4,8

		7,9

		5,86±0,30a

		5,0

		8,0

		6,00±0,31a

		0,419



		

		Rộng

		1,0

		1,5

		1,23±0,06a

		1,2

		1,7

		1,36±0,06a

		0,808



		Tuổi 3

		Dài

		7,6

		9,6

		8,76±0,21a

		7,7

		9,6

		8,81±0,25a

		0,315



		

		Rộng

		1,1

		1,6

		1,23±0,05a

		1,3

		1,9

		1,39±0,05a

		0,695



		Tuổi 4

		Dài

		9,6

		13,0

		11,75±0,39a

		9,7

		13,5

		11,55±0,48a

		0,605



		

		Rộng

		1,6

		2,0

		1,83±0,06a

		1,8

		2,2

		1,98±0,05a

		0,748



		Trưởng thành đực

		Dài

		10,0

		12,5

		11,11±0,27a

		10,2

		12,8

		11,45±0,24a

		0,353



		

		Rộng

		1,8

		2,2

		1,96±0,05a

		1,8

		2,4

		1,99±0,06a

		0,703



		Trưởng thành cái

		Dài

		10,2

		14,0

		12,15±0,45a

		10,2

		14

		12,37±0,36a

		0,569



		

		Rộng

		1,8

		2,3

		2,06±0,06a

		1,8

		2,3

		2,07±0,06a

		0,803





            Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c…  khác nhau không có
                           ý nghĩa ở  mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83 ± 0,860C, độ ẩm 77,67±1,6%, 
                           số cá thể theo dõi n = 31.


3.2. ảnh hưởng của 2 loại thức ăn tới vòng
       đời của bọ đuôi kìm đen E.annulata


Kết quả nuôi sinh học của bọ đuôi kìm đen E.annulata trong phòng thí nghiệm bằng 2 loại thức ăn: thức ăn chó và thức ăn mèo (Bảng 2) cho thấy, thời gian phát dục các pha và vòng đời của bọ đuôi kìm đen khá dài. Trong các tuổi ấu trùng thì ấu trùng tuổi 2 có thời gian phát triển dài nhất và ngắn nhất là ấu trùng tuổi 3. Việc nuôi bằng hai loại thức ăn chó và thức ăn mèo đã có ảnh hưởng rõ rệt tới hầu hết thời gian phát dục của các pha (trừ ấu trùng tuổi 4) và vòng đời của bọ đuôi kìm đen. Bọ đuôi kìm đen được nuôi bằng thức ăn chó có vòng đời 56,07(1,95 ngày ngắn hơn rõ rệt so với khi nuôi bằng thức ăn mèo 72,22 ( 0,95 ngày. Thời gian phát dục các pha bọ đuôi kìm đen trong thí nghiệm này dài hơn kết quả nghiên cứu của Nurnina Nonci (2005), khi nuôi trong điều kiện nhiệt độ cao hơn ở 27,9 - 30,3oC, độ ẩm 76,7 - 92,3%.


3.3. ảnh hưởng của 2 loại thức ăn tới khả
        năng đẻ trứng của bọ đuôi kìm đen
         E.annulata

Để chọn lựa ra loại thức ăn thích hợp nhất cho việc nhân nuôi bọ đuôi kìm đen, số lượng trứng đẻ của bọ đuôi kìm cái được xác định khi được nuôi bằng hai loại thức ăn khác nhau. Qua quan sát cho thấy, ở loài bọ đuôi kìm đen E.annulata trưởng thành cái sau khi đẻ trứng có tập tính ấp và bảo vệ ổ trứng, sau khi ổ trứng nở bọ đuôi kìm cái mới tiếp tục đẻ, chính vì vậy một trưởng thành cái thường đẻ một số lần trong thời gian sống của chúng (Bảng 3).


Bảng 2. Thời gian phát dục (ngày) của bọ đuôi kìm đen E.annulata
nuôi bằng thức ăn mèo và thức ăn chó


		Các pha


phát dục

		Thức ăn mèo

		Thức ăn chó

		LSD0,05



		

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		



		Trứng

		13

		14

		13,55±0,50

		13

		14

		13,55±0,50

		



		Tuổi 1

		11

		15

		11,94±0,84 a

		9

		12

		10,67±1,13 b

		0,39



		Tuổi 2

		10

		15

		12,40±1,16 a

		10

		14

		11,72±1,47 b

		0,50



		Tuổi 3

		7

		12

		9,39±1,16 a

		6

		11

		7,86±1,62 b

		0,54



		Tuổi 4

		9

		14

		11,39±1,16 a

		9

		14

		10,90±1,59 a

		0,53



		Tiền đẻ trứng

		10

		18

		13,60±1,85 a

		13

		18

		14,90±1,59 b

		0,69



		Vòng đời

		60

		88

		72,22±5,92 a

		47

		69

		56,07±6,27 b

		2,19





Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c… khác nhau không có ý nghĩa 
                       ở mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83±0,860C, độ ẩm 77,67±1,60%; số cá thể 
                       theo dõi n = 50.


Bảng 3. Số lượng trứng đẻ (quả/lần/con cái) của bọ đuôi kìm đen E.annulata
nuôi bằng thức ăn mèo và thức ăn chó 


		Lần đẻ

		Thức ăn mèo

		Thức ăn chó

		LSD0,05



		

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		



		Lần 1

		22

		50

		35,15±8,58b

		32

		55

		41,35±5,98a

		4,73



		Lần 2

		34

		46

		37,80±2,82b

		25

		60

		46,85±9,93a

		4,67



		Lần 3

		36

		46

		41,60±2,89b

		51

		62

		58,10±2,97a

		1,88



		Lần 4

		35

		43

		39,35±2,56b

		54

		64

		58,40±2,26a

		1,54



		Lần 5

		35

		44

		38,85±2,54b

		54

		64

		58,70±2,49a

		1,61



		Lần 6

		36

		47

		40,80±3,07b

		56

		67

		61,80±2,50a

		1,79



		Lần 7

		36

		45

		39,85±2,60b

		54

		68

		62,35±3,01a

		1,80



		Tổng cộng

		254

		292

		273,40±10,91b

		357

		411

		387,55±18,48a

		9,71





Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c… khác nhau không có ý nghĩa
                       ở mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83±0,860C, độ ẩm 77,67±1,60%; Số lượng cá
                       thể theo dõi n = 20.

Bảng 4. Số lượng cá thể các pha bọ đuôi kìm đen E.annulata 
thu được sau 60 ngày nuôi bằng thức ăn chó, thức ăn mèo 


		Các pha phát dục

		Số lượng sau 2 tháng



		

		Ăn thức ăn chó

		Ăn thức ăn mèo



		Trứng (quả)

		110,00±11,14

		52,67±6,51



		Tuổi 1 (con)

		219,67±13,50

		184,33±8,02



		Tuổi 2 (con)

		279,33±6,03

		165,00±8,00



		Tuổi 3 (con)

		351,67±14,57

		133,67±6,66



		Tuổi 4 (con)

		248,33±13,32

		125,33±11,50



		Trưởng thành (con)

		20,33±2,52

		15,67±2,08



		Tổng số (không kể trứng) (con)

		1119,33±47,00

		624,00±36,04



		Hệ số nhân (lần)

		139,92

		78,00





       Ghi chú: Số lượng thả ban đầu 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực; thí nghiệm tiến hành tại 
                               điều kiện nhiệt độ 29,61±0,680C, độ ẩm 76,78±1,29%


Bọ đuôi kìm cái đẻ tổng cộng 7 lần, số lượng trứng đẻ thấp nhất ở lần 1 với công thức thức ăn cho chó là 41,35 ( 5,98 quả và thức ăn mèo là 35,15 ( 8,58 quả, sau đó lượng trứng đẻ tăng dần trong cả hai công thức, lượng trứng đẻ cao nhất trong các lần đẻ ở công thức thức ăn chó là ở lần 7 với 62,35 ( 3,01 quả và cám mèo là ở lần 3 với 41,60 ( 2,89 quả. Trong tất cả các lần đẻ, số lượng trứng của bọ đuôi kìm cái được nuôi bằng 


thức ăn chó đều đẻ nhiều hơn rõ rệt so với bọ đuôi kìm cái được nuôi bằng thức ăn mèo, tổng số trứng trung bình của bọ đuôi kìm nuôi bằng thức ăn chó là 387,55 (18,48 quả cao hơn rõ rệt so với nuôi bằng thức ăn mèo 273,40 ( 10,91 quả.

3.4. ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân
        tạo đến khả năng phát triển quần thể
        bọ đuôi kìm đen E.annulata


Qua bảng 4 cho thấy, loài bọ đuôi kìm đen E.annulata có khả năng nhân rất nhanh quần thể với hệ số nhân khi nuôi bằng thức ăn chó là 139,92 lần cao hơn rõ rệt so với nuôi bằng thức ăn mèo với 78,00 lần. Số lượng trứng và cá thể ở tất cả các pha ở công thức ăn thức ăn chó đều cao hơn so với công thức ăn thức ăn mèo, tổng số lượng cá thể bọ đuôi kìm đen ở các pha (trừ trứng) nuôi bằng thức ăn chó và mèo lần lượt là 1119,33 ( 47,00 con và  624,00 ( 36,04 con. 


4. Kết luận


( Kích thước các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen E.annulata được nuôi bằng thức ăn mèo và thức ăn chó không có sự sai khác rõ rệt. Kích thước các pha trứng, tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4, trưởng thành đực và trưởng thành cái nuôi bằng thức ăn mèo tương ứng là 1,25 ( 0,16 mm, 3,897 ( 0,72 mm, 5,86 ( 0,81 mm, 8,76 ( 0,56 mm, 11,75 ( 1,06 mm,  11,11 ( 0,72 mm,  12,15 ( 1,23 mm. Với thức ăn chó, kích thước các pha tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4, trưởng thành đực và trưởng thành cái lần lượt là 4,03 ( 0,73 mm, 5,997 ( 0,84 mm, 8,81 ( 0,67 mm, 11,55 ( 1,30  mm,  11,45 ( 0,66 mm,  12,37 ( 0,99 mm.


( Tất cả các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen E.annulata trong công thức thức ăn cho chó có thời gian phát triển ngắn hơn rõ rệt so với thức ăn mèo. Vòng đời của chúng khi nuôi bằng thức ăn chó là 56,07 ( 6,27 ngày ngắn hơn khi nuôi bằng thức ăn mèo với vòng đời 72,22 ( 5,92 ngày. Khi nuôi bằng thức ăn chó, bọ đuôi kìm cái đẻ nhiều trứng hơn so với nuôi bằng thức ăn mèo, với tổng số lượng trứng trên con cái lần lượt là 387,55 ( 18,48 quả và 273,40 ( 10,91 quả.

( Số lượng cá thể bọ đuôi kìm đen E.annulata thu được sau 60 ngày ở công thức ăn thức ăn cho chó là 110,00 ( 11,14 quả trứng và 1119,33 ( 47,00 con cao hơn hẳn công thức nuôi bằng thức ăn mèo với 52,67 ( 6,51 quả và 624,00 ( 36,04 con. Hệ số nhân của bọ đuôi kìm đen khi nuôi bằng thức ăn chó là 139,92 lần và thức ăn mèo là 78,00 lần. 
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